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hệ thống chỉ tiêu như vậy để đo lường là hết 

sức cần thiết; 

+ Thực tế hiện nay các huyện ngoài 

việc đã tính các chỉ tiêu về lượng vẫn phải 

tính một số chỉ tiêu về giá trị phục vụ cho 

đánh giá tình hình tăng trưởng và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế ở cấp huyện, nhưng 

phương pháp tính cũng như nguồn thông tin 

chưa được thống nhất, phạm vi tính các chỉ 

tiêu này chưa bao quát theo lãnh thổ mà 

chủ yếu mới ở phạm vi cấp huyện quản lý, 

nên sử dụng bị hạn chế việc đánh giá tình 

hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế trên địa bàn của từng huyện chưa được 

phản ánh hết; 

+ Đề nghị tỉnh nghiên cứu sớm để có 

thể đưa ra một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp giúp 

cho việc đánh giá tổng quát sự tăng trưởng 

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở cấp huyện 

tương tự như đã có ở cấp tỉnh và trung ương 

như: chỉ tiêu giá trị sản xuất; giá trị tăng 

thêm (GDP) trên địa bàn huyện (giá so sánh 

và giá thực tế); 

+ Đề nghị tỉnh thống nhất phương 

pháp tính chỉ tiêu giá trị sản xuất hoặc giá 

trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất 

nông nghiệp; 

+ Việc tổ chức thông tin ở từng cấp như 

hiện nay khó thu thập được thông tin theo 

lãnh thổ (cấp huyện không có thông tin của 

các doanh nghiệp (DN) nhà nước; DN có 

vốn đầu tư nước ngoài; DN Trung ương 

đóng trên lãnh thổ,... 

+ Điều kiện cán bộ và kinh phí cho việc 

tổ chức thu thập thông tin còn hạn chế và 

khó khăn, nên chưa đáp ứng được yêu cầu 

đổi mới hiện nay. 

Những ý kiến khảo sát trên đây phần 

nào đã phản ánh rất thực tế về việc tính các 

chỉ tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế ở cấp huyện. Vì cấp này trong phạm 

vi nhất định đều có chức năng chỉ đạo phát 

triển kinh tế vĩ mô, nên cũng cần phải có 

thông tin để đánh giá và chỉ đạo, điều hành. 

Song trong công tác quản lý hành chính nhà 

nước ở mỗi cấp khác nhau thì vai trò tính 

chất và phạm vi quản lý kinh tế vĩ mô cũng 

khác nhau. Vì vậy không thể coi các nhu 

cầu về thông tin kinh tế ở các cấp là như 

nhau. Trong đó những vấn đề liên quan sát 

thực phục vụ cho việc tính toán các chỉ tiêu 

tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

liên quan đến cấp huyện phải được sớm 

triển khai và thực hiện theo đúng yêu cầu 

của đề tài khoa học đã được hội đồng khoa 

học tỉnh nghiệm thu 

Giới Thiệu vài số liệu xa xưa về nước ta 

                                                                                      Hoàng Minh Thiện 

Nước ta ngày nay so với thời bắc thuộc 

vốn gồm phần lớn là ba quận: Giao chỉ, Cửu 

chân và Nhật nam vì thế khi hình dung và 

suy tưởng về quá khứ đất nước chúng ta cần 

tìm hiểu cả ba đơn vị hành chính trong thời 

bắc thuộc này. Vào thời nhà Nguyễn (hình 

thế nước ta đã cơ bản như ngày nay) có học 

giả nổi tiếng là Nguyễn Văn Siêu, hiệu 

Phương Đình, đã sưu tầm nhiều tài liệu trong 

nước và từ Trung Quốc để viết cuốn 

“Phương Đình Dư Địa Chí” (Nhà xuất bản 

Văn hoá Thông tin, phát hành năm 2001), 
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trong cuốn sách này ông có đưa ra một vài 

số liệu rất đáng chú ý về thời nước ta còn là 

ba quận bắc thuộc như trên mà chúng tôi cho 

rằng đây là các số liệu thống kê xa xưa nhất 

về dân tộc ta, chúng tôi xin giới thiệu để bạn 

đọc tham khảo. 

Trong phần Địa Chí Tiền Biên, mục 

Tiền Hán Thư Địa Lý Chí  của cuốn Phương 

Đình Dư Địa Chí (trang 20) có viết: 

“Giao Chỉ quận: 92440 hộ, 746237 khẩu...” 

“Cửu Chân quận: 35742 hộ, 166113 khẩu...” 

“Nhật Nam quận: 15460 hộ, 69485 khẩu...” 

Như tên đề là phần “tiền biên” (khi 

nước ta chưa có biên chép sử) nên chắc là 

Nguyễn Văn Siêu sưu tầm từ sử liệu của 

Trung Quốc song không thấy ghi chép về 

nguồn trích.  Như vậy trước thời Hán, tức là 

khoảng hơn 200 năm trước công nguyên 

(nhà Hán bắt đầu bằng Hán Cao Tổ xưng 

đế năm 202 trước công nguyên), tức là cách 

nay hơn 2200 năm, nước ta có khoảng 1 

triệu khẩu (981835 khẩu) gần 150 nghìn hộ 

(143642 hộ). Tính bình quân mỗi hộ có gần 

7 khẩu (6,84); tuy nhiên từ số liệu trên 

chúng ta có thể tính ra: số khẩu bình quân 

theo từng quận, cơ cấu hộ và cơ cấu khẩu 

theo quận như trong biểu sau: 
 

Quận 
BQ khẩu Hộ 

(khẩu) 
Cơ cấu theo hộ (%)

Cơ cấu theo khẩu 

(%) 

Giao Chỉ 8,07  63,3   76,0 

Cửu Chân  4,65  24,4   16,9 

Nhật Nam  4,49 10,8 7,1 

Chung 6,84  100,0  100,0 
 

Trong thời gian này chắc chắn các số 

liệu trên chỉ thống kê được ở những vùng 

dân cư tập trung và trong vòng kiểm soát 

của phong kiến phương bắc nên có thể 

không đầy đủ; thêm nữa ở đây các tính toán 

bình quân cho thấy có sự khác biệt lớn giữa 

quận Giao Chỉ và hai quận còn lại: số khẩu 

bình quân một hộ lớn gần gấp đôi! Phải 

chăng là có nhầm lẫn nào đó ở đây? hay 

Giao Chỉ là vùng đất phát triển hơn và ảnh 

hưởng của lối sống nhiều thế hệ trong một 

hộ, hay một hộ ở Giao chỉ này là tính cả 

những thị tộc? Còn hai quận Cửu chân và 

Nhật nam rõ ràng là hộ chỉ hai thế hệ là chủ 

yếu (bố, mẹ và khoảng 2-3 con); Như thế rõ 

ràng đã có sự khác biệt nhất định về hình 

thái xã hội hoặc sự phát triển giữa Giao Chỉ 

với Cửu Chân và Nhật Nam vào thời gian 

đó. Các tính toán theo cơ cấu cũng cho thấy 

có sự không đồng nhất về xã hội giữa các 

Quận thể hiện ở sự khác nhau giữa kết quả 

của hai tính toán trên; điều này cũng có 

nghĩa các tính toán suy rộng theo thời gian 

sử dụng số liệu này cũng cần suy xét kỹ 

lưỡng trước khi áp dụng. 

Những thời gian sau này các nhà cầm 

quyền phong kiến nước ta thường chỉ 

thống kê số hộ và số đinh nhằm cho mục 

tiêu thu thuế và tuyển quân nên số khẩu 
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thường ít được nhắc đến, vì thế chúng tôi 

cho rằng mấy số liệu này dù chưa thật 

chính xác nhưng cũng có thể sử dụng ở 

mức độ nào đó cho việc tìm hiểu quá trình 

phát triển của dân tộc và đất nước ta trong 

lịch sử 

Giới thiệu danh mục Hệ thống chỉ tiêu thống kê 

Và phân công thực hiện ở Thái Lan 

Hệ thống Thống kê của Thái Lan là 

một hệ thống phân tán. Tuy nhiên, Cơ quan 

thống kê quốc gia Thái Lan (NSO) trực 

thuộc văn phòng Phủ Thủ Tướng, là cơ 

quan chịu trách nhiệm chính trong khâu thu 

thập, biên soạn và phổ biến số liệu thống 

kê. Bộ phận thống kê riêng của các Bộ và 

các Ban ngành khác thu thập, biên soạn số 

liệu, các thông tin phát sinh trong nội bộ từ 

những cuộc điều tra. 

Dưới đây là danh mục chỉ tiêu thống kê 

phản ánh tình hình kinh tế - xã hội và các cơ 

quan chịu trách nhiệm biên soạn số liệu về 

các chỉ tiêu. 

 

Nội dung chỉ tiêu Cơ quan chịu trách nhiệm 

1. Chỉ tiêu kinh tế 

Uỷ ban nhà nước về phát triển 

kinh tế xã hội  

 GNP, GNP theo đầu người 

 GDP, GDP theo đầu người 

 Tăng trưởng GDP thực tế (%) 

 Cán cân thương mại về hàng hoá và dịch vụ 

 Thương mại (xuất và nhập khẩu) theo % GDP Bộ Thương Mại 

 Nợ nước ngoài  theo % GDP  

Ngân hàng Thái Lan  Dữ trữ ngoại tệ cuối kỳ 

 Cán cân thanh toán theo theo % GDP 

 Chuyển nhượng hiện hành theo % GDP Bộ Tài Chính 

 Tổng tiền tiết kiệm theo % GDP Uỷ ban nhà nước về phát triển 

kinh tế xã hội 

 Cân đối ngân sách theo % GDP Bộ Tài Chính 

 Tỷ lệ tăng giá tiêu dùng Uỷ ban nhà nước về phát triển 

kinh tế xã hội 

 Cung ứng tiền tệ  
Ngân hàng Thái Lan 

 Độ ổn định tỷ giá hối đoái 

 Thu nhập từ du lịch nước ngoài theo GDP Tổng cục Du lịch Thái Lan 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp Bộ Công nghiệp 


